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Lời giới thiệu

Chè là cây công nghiệp dài ngày, được trồng sớm nhất ở Trung Quốc, cách đây khoảng  5000 năm. Cho đến năm 2000, đã có hơn 100 nước thuộc 5 Châu trồng và xuất khẩu chè. Sản lượng chè thế giới năm 2000 đạt hơn 2,8 triệu tấn.  ấn Độ và Trung Quốc là hai nước trồng chè lớn nhất (chiếm hơn nửa tổng sản lượng) và cũng là hai nước tiêu thụ chè lớn nhất thế giới. Chè được xuất khẩu trên thế giới dưới hai dạng chính là chè đen và chè xanh, trong đó, chè đen chiếm phần lớn lượng chè xuất khẩu (84%). Shrilanka và Kenya là hai nước xuất khẩu chè đen lớn nhất, chiếm 27,88% và 20,63% thị phần xuất khẩu. Các nước Liên Xô cũ là thị trường nhập khẩu chè đen lớn nhất, chiếm 22%, tiếp theo là Anh (13%), Parkistan (11%) và Mỹ (8%). Không như chè đen, chè xanh được sản xuất ít hơn (chiếm 25% tổng sản lượng) và chủ yếu được tiêu thụ nội địa. Trung Quốc, Nhật Bản là các nước sản xuất và tiêu thụ chính. Các nước xuất khẩu chè xanh lớn gồm có Trung Quốc (83,4%), Việt Nam (10,16%) và Inđônêsia (4,28%). Chè xanh được xuất khẩu nhiều nhất sang Morocco (18,7%).
ở việt Nam, chè chủ yếu được trồng ở tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh miền núi và Trung Du phía Bắc. Hiện tại, cây chè giữ vai trò khiêm tốn trong nền nông nghiệp Việt Nam. Chất lượng chè Việt Nam vẫn thấp nên kim ngạch xuất khẩu chưa cao. Năm 1998, chè đứng thứ 6 về kim ngạch xuất khẩu trong các mặt hàng nông sản, sau gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu và hạt điều. Kim ngạch xuất khẩu của chè mới đạt 50 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 1,44% tổng giá trị nông sản xuất khẩu. Tổng giá trị sản phẩm của chè chiếm 0,2 % tổng thu nhập quốc dân và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu người.
Tuy nhiên, chè là cây dễ trồng mà mang lại thu nhập tương đối cao so với các cây trồng khác. Những năm gần đây, ở một số nơi, chè đã trở thành công cụ xoá đói giảm nghèo hiệu quả. Ngành sản xuất chè cũng được nhà nước quan tâm nhiều hơn. Quyết định 43/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/3/1999 đã định hướng đến năm 2005-2010, Việt Nam phấn đấu phát triển 104 nghìn ha chè, thâm canh những diện tích chè hiện có và trồng mới một số vườn chè, chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và nâng kim ngạch xuất khẩu lên 200 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, xu hướng giá chè thế giới đang giảm xuống là một trong những yếu tố cần được xem xét khi tăng diện tích trồng chè. Hiện nay, nâng cao chất lượng chè bằng cách quy hoạch vùng nguyên liệu chè, hình thành các vùng chè sản xuất chè chất lượng cao và chè hữu cơ, khuyến khích ngành chế biến chè phát triển như Nghị định 43/1999/QĐ-TTg định hướng là những bước phát triển quan trọng đối với ngành chè Việt Nam.
I. Sản xuất
1. Phân bố sản xuất
Từ năm 1990 đến nay, diện tích chè Việt Nam tăng nhanh với tốc độ tăng  trung bình 5.9%/năm. Đặc biệt diện tích chè tăng nhanh từ năm 1995 – 1999 do giá chè tăng. Sản lượng chè cũng liên tục tăng, thậm chí từ năm 1995 đến nay còn tăng với tốc độ nhanh hơn diện tích do năng suất liên tục được cải thiện (Đồ thị 1). Trong những năm tới đây, với hỗ trợ của nhà nước về vốn, kỹ thuật và công nghệ chế biến, diện tích chè còn phát triển hơn nữa. 
a. Phân bố theo vùng
Cho đến năm 2001, Việt nam có tổng số 100.000 ha chè, trong đó có 80.000 ha chè kinh doanh. Diện tích chè tập trung chủ yếu ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên. Riêng 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã có 50.000 ha, chiếm 63% diện tích chè cả nước (Chu Xuân ái và Đỗ Văn Ngọc, 1998 tr166).

Trên phạm vi cả nước, có 5 vùng chè tập trung:

· Vùng Tây Bắc: gồm Sơn La, Lai Châu.
· Vùng Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn: gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.
· Vùng trung du Bắc Bộ: gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang.

· Vùng Bắc Trung Bộ: gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

· Tây Nguyên: Lâm Đồng, Gia Lai, Kontum.

Trong diện tích chè, 30% là diện tích chè nông trường. Các nông trường chè đều gắn với nhà máy chế biến chè. Diện tích trung bình của một nông trường vào khoảng 400-500 ha. Cho đến nay, diện tích này đã được giao khoán ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, với diện tích trung bình 1 ha/hộ. Diện tích còn lại là các vườn chè gắn với nhà ở và các trang trại trồng chè. Nhiều trang trại trồng chè ở các vùng trung du miền núi có diện tích khá rộng 40 – 50 ha.
b. Phân bố theo độ cao

Theo địa hình và đặc điểm sinh thái, diện tích trồng chè được phân thành 3 vùng chính: vùng thấp (có độ cao dưới 100m), vùng giữa (có độ cao 100 – 1000m) và vùng cao (có độ cao trên 1000m) (Chu Xuân ái và Đỗ Văn Ngọc, 1998 tr166).
Như Bảng 1 (phần Phụ lục) cho thấy, vùng thấp chiếm 57% diện tích chè cả nước, trong khi vùng giữa chiếm 37,7% và vùng cao chiếm có 5,3%. ở vùng cao hơn, thời gian sinh trưởng của chè ngắn hơn mà chè lại có chất lượng cao  hơn và xuất khẩu được giá hơn. Tuy nhiên chè ở vùng cao, do thời gian sinh trưởng ngắn nên có năng suất thấp hơn.

Vùng chè thấp bao gồm vùng trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Vùng có tiềm năng năng suất  chè cao, thời kỳ sinh trưởng trong năm dài, nhưng chất lượng chè chỉ  từ trung bình đến khá. Vùng có đầu tư chế biến tập trung quy mô lớn. Trong tổng số công suất chế biến, 76% công suất là chế biến chè đen, còn lại là chế biến chè xanh.
Vùng giữa là vùng nguyên liệu tập trung có tiềm năng phát triển quy mô lớn kết hợp quy mô vừa và nhỏ, có điều kiện sinh thái phát triển các giống chè vừa có chất lượng tốt vừa có năng suất cao. Vùng hiện có chè Shan chiếm 30-38% diện tích chè. Trong tổng công suất các nhà máy chế biến chè vùng có, 70% là chế biến chè đen.
Vùng cao có địa hình phức tạp, phân cắt mạnh, cơ sở hạ tầng kém, trình độ dân trí chưa cao, tập quán canh tác lạc hậu. Năng lực chế biến trong vùng thấp, phát triển theo hướng quy mô nhỏ và vừa. Vùng có điều kiện sinh thái đặc biệt thích hợp cho phát triển các giống chè Shan cho chế biến sản phẩm chất lượng cao.
Tiềm năng về phát triển diện tích trồng chè của Việt Nam còn rất lớn. Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đất còn dôi dư nhiều, các tỉnh vùng Tây Nguyên khó mở rộng diện tích do cạnh tranh từ phía các cây công nghiệp khác. Theo kế hoạch phát triển của ngành chè, đến năm 2005 cả nước sẽ có hơn 100,000 ha chè kinh doanh. Vùng thấp sẽ tăng khoảng 15000 ha, vùng giữa tăng 17000 ha và vùng cao tăng 5300 ha.
c. Phân bố theo giống

Các giống chè chính hiện nay bao gồm chè trung du lá nhỏ (59% diện tích chè), chè Shan (27,3% diện tích) và chè PH1 (11,9% diện tích). Ngoài ra có một số giống mới nhập chất lượng cao đã được kiểm nghiệm và cho trồng ở Việt Nam là chè LDP1,Bát Tiên, Ngọc Thuý, Kim Huyên, Yabukita, Assam… chiếm 1,8% tổng diện tích chè (Trần thị Lư và Nguyễn Văn Niệm, 1998).

Cụ thể từng vùng:
Bảng 1: Phân bố diện tích chè theo giống

	STT
	Vùng chè
	ChÌ trung du
	ChÌ PH1
	ChÌ Shan
	Chè khác

	
	Vùng Tây Bắc
	18,2%
	0,9%
	
	0,3%

	
	Vùng Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn
	64,3%
	4,6%
	30,9%
	0,2%

	
	Vùng trung du Bắc Bộ
	70,9%
	27%
	
	2,1%

	
	Vùng Bắc Trung Bộ
	50,6%
	49,1%
	
	0,3%


Nguồn: Chu Xuân ái và Đỗ Văn Ngọc (1998, tr166).
Riêng vùng Tây Nguyên, không có số liệu cụ thể, nhưng các giống được trồng chủ yếu là giống chè Assam của ấn Độ và giống chè Shan.

Các giống chè Shan phát triển mạnh ở vùng núi cao, khí hậu ẩm mát. Vùng trung du đất bạc màu và vùng miền Trung trồng chủ yếu giống chè trung du và PH1. Một số giống địa phương vẫn được giữ lại như giống chè Gay – Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh.

So với năm 1970, giống Trung du giảm đi đáng kể, từ 70% tổng diện tích chè miền Bắc xuống 59%. Thay vào đó là giống PH1 có năng suất cao tăng từ 0 lên 12%. Giống chè Shan cũng tăng chút ít, 2%.
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	Nguồn: Tổng Cục Thống Kê, 2002


2. Năng suất

Giống trung du đạt năng suất cao nhất ở Trung du Bắc Bộ (vùng thấp), từ 4,2 – 6,0 tấn/ha. ở vùng núi phía Bắc, giống Trung du cho năng suất 2,3 – 4,5 tấn/ha. Trung bình, giống Trung du cho 4,1 tấn/ha. Giống PH1 ở vùng thấp trung du Bắc Bộ cho năng suất 7-10 tấn/ha, ở vùng núi phía Bắc cho 6-7 tấn/ha, tính trung bình năng suất chè PH1 là 6,5 tấn/ha. Còn năng suất chè Shan đạt trung bình 5,5 tấn/ha.

Tính bình quân trên diện tích chè kinh doanh cả nước, năng suất chè đạt 3 – 3,2 tấn chè tươi/ha (hay 0,63 tấn khô/ha). Năng suất nhiều nơi có thể cao hơn nhiều so với năng suất trung bình. Ví dụ một số vườn chè của Công ty Chè Mộc Châu đạt 25-30 tấn tươi/ha, năng suất trung bình của vườn chè thuộc tổng công ty liên doanh chè Phú Đa đạt 14 tấn tươi/ha. Tuy nhiên năng suất bình quân này thấp hơn nhiều so với năng suất của các nước sản xuất chè lớn như Đài Loan (1,1 tấn/ha), ấn Độ (1,8 tấn khô/ha), ShriLanka (1,47 tấn khô/ha), Nhật Bản (1,7 tấn khô/ha), Kenya (2,17 tấn khô/ha) (Võ thị Hoài, 1998).

Đầu tư, chăm sóc chè ở một số vùng, miền chưa thật đầy đủ, có nơi chỉ đảm bảo 50-60% mức quy trình thâm canh cần thiết. Rất ít vùng có trồng cây bóng mát cho chè. Trồng chè hạt còn chiếm 30-40% diện tích. Thuốc sâu phun không đúng chủng loại quy định, bón phân không đúng thành phần đất và độ pH, không quan tâm việc ủ gốc giữ ẩm và tưới nước cho chè.

3. Chu kỳ phát triển

Chu kỳ của một cây chè bao gồm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cây non hay giai đoạn thiết kế cơ bản. Các bụi chè phải trồng 3-4 năm kể từ khi gieo trồng mới phát triển thành cây trưởng thành. Sau đó là giai đoạn cây lớn và giai đoạn cuối là giai đoạn chè già cỗi. Giai đoạn chè lớn kéo dài 20 – 30 năm, tuỳ giống, điều kiện đất đai, dinh dưỡng và khai thác. Chăm sóc kém và khai thác nhiều sẽ làm cho cây chè bị suy thoái, già trước tuổi. Đây là giai đoạn chè cho năng suất cao nhất. Sau đó là giai đoạn chè già cỗi, cây chè suy yếu dần, lá nhỏ, búp ít, chóng mù xoè, hoa quả nhiều, cành tăm hương nhiều, chồi gốc mọc nhiều. Đến giai đoạn này, người trồng chè phải dùng các biện pháp kỹ thuật để tạo tán mới cho chè như đốn đau, đốn trẻ lại. Thời gian kéo dài tuổi thọ cây chè có thể từ 5-10 năm.
4. Đánh giá chi phí sản xuất (theo diệntích, vụ, giống)
Cho đến nay, có nghiên cứu của Lê Văn Diễn (1990) đánh giá chi phí trồng chè. Tuy nhiên, số liệu thu thập từ năm 1990, không còn phù hợp và không đủ chi tiết để phân tích. Theo số liệu này, năm 1990, chi phí khai hoang và trồng mới 1 ha chè cành là 4,4 triệu, 1 ha chè hạt là 3 triệu; chăm sóc chè cành thời kỳ dưới 3 tuổi là 0,9 triệu/ha/năm và chè hạt là 0,75 triệu/ha/năm.

5. Đánh giá khả năng cạnh tranh của Chè:

Mặc dù diện tích chè tăng nhanh (5.9%/năm) trong 10 năm 1990 – 2000, do kỹ thuật canh tác kém, năng suất chè chỉ đạt mức thấp, 935 kg/h năm 2000, so với 1386 kg/ha của Indonesia và hơn 2000 kg/ha của Malaysia.

Trong giai đoạn 1995 – 1999, chỉ số DRC trung bình của chè đạt 0.607 (thấp hơn 1), cho thấy ngành chè có lợi thế so sánh, mặc dù không cao lắm. Đợt giảm giá gần đây có ảnh hưởng mạnh đến tính cạnh tranh của chè. Chỉ số cạnh tranh giá của chè Việt Nam đang trên xu hướng giảm từ năm 1994 đến nay, đặc biệt trong năm 1996- 1997, chỉ số chỉ bằng 82% chỉ số của năm 1994.  (ISG, 2002, tr6)
Trên thị trường chè thế giới, lợi thế cạnh tranh của chè ấn Độ gần đây giảm đi do luật lao động được áp dụng chặt chẽ hơn, tăng chi phí sản xuất trong khi năng suất chè thấp đi do các côi chè bắt đầu già cỗi. Chi phí sản xuất ở các nước như Kenya và Sri Lanka thấp hơn do lợi thế về chi phí lao động, năng suất chè cao hơn và có bảo hộ từ phía nhà nước.

6. Các chính sách liên quan đến đầu vào, đầu ra

a. Chính sách hỗ trợ chi phí trồng chè

Mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ cho chi phí trồng chè ở các tỉnh có khác nhau. ở các tỉnh nằm trong chương trình cải tạo giống chè (Lâm Đồng, Nghệ An, Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang…), chính phủ hỗ trợ 20-50% kinh phí cho giống mới. Ngoài ra, trồng mới chè  ở vùng cao được coi như rừng phòng hộ (chè cổ thụ) và được hỗ trợ như trồng rừng phòng hộ theo Quyết định số 661/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 07 năm 1998 của Thủ t​ớng Chính phủ về triển khai thực hiện Dự án trồng mới 5,0 triệu ha rừng. Mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/ha.
Một số nơi như Lâm Đồng, nhà nước hỗ trợ 35% kinh phí vận chuyển cho chè xuất khẩu.
b. Chính sách thuế
Ngoài hỗ trợ kinh phí, các hộ trồng chè ở một số tỉnh được miễn giảm thuế sử dụng đất cho chè trồng mới và thâm canh trong thời hạn 6-13 năm (Sơn La, Tuyên Quang). Một số nơi, thuế sử dụng đất được đầu tư trở lại cho khuyến nông, giao thông, thuỷ lợi vùng chè (Nghệ An).
c. Chính sách vốn
Các hộ trồng chè được nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi (9%/năm theo Nghị định 43/1999/NĐ-CP) để trồng mới, thâm canh phục hồi đồi chè. Mức cho vay trồng mới là từ 15 – 22 triệu/ha, thâm canh phục hồi đồi chè từ 4,5 – 28,6 triệu/ha. Thời gian giải ngân cho vay trong 3-4 năm, thời hạn để trả hết nợ là từ 5-7 năm.

Ngoài ra, các dịch vụ phục vụ sản xuất chè cũng được nhà nước quan tâm. Xây dựng công trình thuỷ lợi đầu mối, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về chè được hỗ trợ trực tiếp từ Ngân sách nhà nước. Việc chế tạo sản xuất các máy móc công cụ cơ khí phục vụ cho trồng trọt, sơ chế và chế biến chè cũng được hỗ trợ.
d. Chính sách giá
Nhà nước có chính sách bảo hiểm giá mua chè tươi cho nông dân. Giá bảo hiểm sẽ được hỗ trợ bởi Quỹ hỗ trợ sản xuất nguyên liệu chè. Hiện tại chính sách này mới được thực hiện tại hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Ngay từ đầu vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trồng chè, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Vật giá Chính phủ công bố giá mua chè tươi nguyên liệu để các hộ trồng chè yên tâm sản xuất.
Ngoài ra, các hộ trồng chè được hỗ trợ thông tin từ Tạp chí  “Người làm chè”. Tạp chí này được xuất bản từ đầu tháng 1/2002, được phát đến tận tay người nông dân, công nhân làm chè với giá bằng 40-50% giá thành. Hàng tháng 2 kỳ, tờ thông tin thương mại – phụ trương tạp chí “Người làm chè” được phát hành miễn phí.

II. Các kênh Marketing

1. Các kênh marketing
Trong tổng diện tích chè, 30% là diện tích chè thuộc quản lý của các nông trường. Các nông trường chè gắn với nhà máy chế biến của công ty chè quốc doanh thuộc Tổng công ty chè Việt Nam. Cho đến nay, diện tích chè nông trường đã được giao khoán ổn định lâu dài (50 năm) cho các hộ gia đình, với diện tích trung bình 1 ha/hộ. Các hộ chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đầu tư cho cây chè. Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chăm sóc, đầu tư giống, đầu tư về đường, thuỷ lợi và cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các đồi chè của nông trường. Khi thu hoạch, các hộ phải nộp về cho công ty một phần trăm nhất định của mức khoán. Ví dụ như  ở nông trường Minh Rồng (Lâm Đồng) các hộ phải nộp lại 23% mức khoán. Tuy nhiên, lượng sản phẩm còn lại, các hộ phải cho công ty theo giá công ty quy định.

Các công ty chế biến chè và bán lại chè cho Tổng công ty theo giá Tổng công ty quy định. Tổng công ty đóng bao bì, dán nhãn Tổng công ty và bán cho thị trường trong nước hoặc xuất khẩu.
Ngoài diện tích chè của các nông trường, 70% diện tích chè còn lại là diện tích chè thuộc quản lý trực tiếp của các hộ gia đình. Sau khi thu hoạch, các hộ được lựa chọn người mua, hoặc bán cho các nhà máy chế biến tư nhân, hoặc cho các nhà máy quốc doanh. Nhiều hộ tự chế biến chè bán cho thị trường địa phương.
Theo chính sách mới, Tổng công ty chè không còn độc quyền về xuất khẩu chè. Theo Lê Huy Ngọ và Nguyễn Ngô Hai (2002), hiện có 130 công ty xuất khẩu chè, trong đó 60% các công ty xuất khẩu tổng hợp, không chuyên về chè. Tuy nhiên, Tổng công ty chè vẫn độc quyền về hợp đồng chính phủ. Thêm vào đó, các công nghệ chế biến chè hiện đại sản xuất ở các nước tư bản như công nghệ ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản… yêu cầu đầu tư lớn thì tập trung ở các nhà máy chế biến của các công ty trực thuộc Tổng công ty. Hiện tại, hầu hết các cơ sở chế biến tư nhân được trang bị máy móc quy mô nhỏ, đơn giản và máy móc được sao chép theo mẫu các máy nhập về thuộc Tổng công ty nên chất lượng chế biến không được tốt. Do đó, họ không thể cạnh tranh tốt bằng Tổng công ty và Tổng công ty Chè ngoài độc quyền về 30% tổng diện tích chè nông trường, họ còn độc quyền về công nghệ chế biến. Theo Hiệp hội chè (2002), hàng năm lượng chè các nông trường sản xuất được chỉ cung cấp được 49,7% nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy chế biến của Tổng công ty. 50,3% còn lại được mua từ dân.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp tư nhân chế biến chè xuất hiện ngày càng nhiều và hiện tượng các nhà máy chè của Tổng công ty thiếu nguyên liệu trở nên ngày càng trầm trọng. Ví dụ như Thái Nguyên năm 2000 mới có 7 doanh nghiệp chế biến chè, năm 2001 đã có 20 và đến đầu năm 2002 đã có 29 doanh nghiệp (Hiệp hội chè, 2002). Ba huyện Thanh Ba, Hạ Hoà và Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ năm 1995 chỉ có nhà máy của Tổng công ty, đến nay đã có 37 nhà máy chế biến tư nhân, giảm trầm trọng nguồn nguyên liệu cho nhà máy với công nghệ của Bỉ hiện đại thuộc Tổng công ty chè (Lê Huy Ngọ và Nguyễn Ngô Hai, 2002 tr. 332). Qua đây có thể thấy giá thu mua nguyên liệu mà Tổng công ty trả cho nông dân chưa đủ hấp dẫn và lượng chè sản xuất ngoài các nông trường được bán cho Tổng công ty ngày càng ít đi, chuyển sang các kênh tư nhân ngày càng nhiều hơn.
Bên cạnh Tổng công ty chè, Hiệp hội Chè Việt Nam cũng có ảnh hưởng đến giá mua nguyên liệu chè. Các thành viên trong Hiệp hội thống nhất về giá và phẩm cấp chè nguyên liệu. Đến nay Hiệp hội đã có 88 hội viên, trong đó 43% là doanh nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương, 17% là doanh nghiệp cổ phần và liên doanh có vốn Nhà nước, 33% là tập thể tư nhân, 7% là các cá nhân. Tổng công ty Chè Việt Nam và Công ty Chè Lâm Đồng là các hội viên đóng góp tích cực nhất cho phát triển của Hiệp hội.

2. Chế biến
a. Công nghệ chế biến chè
Công nghệ chế biến quyết định chất lượng chè và loại chè bán ra thị trường. Chè thành phẩm được phân thành hai loại chính, chè xanh hoặc chè đen. Chè đen được sản xuất bằng cách chủ động lên men lá chè, còn chè xanh được sản xuất bằng cách tránh lên men. Chè đen có vị mạnh hơn, còn chè xanh thì nhạt hơn và có công dụng của dược liệu.
Chè đen có thể chế biến bằng công nghệ  Orthodox hoặc công nghệ CTC (cut, tear, crush). Sản xuất chè đen bao gồm các công đoạn: làm héo, vò (với công nghệ Orthodox) hoặc cắt, xé và cuộn (với công nghệ CTC), lên men, xấy khô và phân loại. Công nghệ CTC hiệu quả hơn, kết hợp công đoạn cắt, xé với công đoạn cuộn lá chè sau khi lá chè được làm héo, đẩy nhanh công đoạn lên men. CTC cho chè đậm đặc hơn. Một cân chè từ công nghệ CTC có thể pha được lượng nước gần gấp đôi so với chè từ công nghệ Orthodox. Tuy nhiên chè chế biến bằng công nghệ Orthodox là phương pháp lâu đời hơn, cho chè chất lượng cao hơn, giữ được hương thơm, giữ được các đầu lá chè, làm cho chè trông hấp dẫn hơn. Các công nghệ chế biến này làm đổi màu xanh của lá chè tươi sang màu nâu đen. Shri Lanka, nước xuất khẩu lớn nhất hầu như chỉ dùng công nghệ chế biến Oxthodox. Tuy nhiên, các nước như ấn Độ, Kenya thường dùng công nghệ CTC.
Chè xanh được chế biến bằng phương pháp Nhật Bản và Trung Quốc. Lá mới hái được cho vào lò nóng, đảo và xấy khô để khử hoạt tính của các enzim làm lên men. Quá trình này làm lá đổi sang màu nâu, nhưng nước pha ra vẫn có màu xanh.
b. Các nhà máy chè Việt Nam
Tổng số cả nước có 75 cơ sở chế biến chè quốc doanh, 30 trong số đó thuộc Tổng công ty Chè và 45 nhà máy khác thuộc các tỉnh quản lý. Tổng công suất của các nhà máy này đạt 1.191 nghìn tấn/ngày, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng chè tươi thu hoạch được trên toàn quốc. Chỉ có 15 nhà máy quốc doanh  có quy mô lớn, công suất hơn 20 nghìn tấn/ngày. Bên cạnh đó, còn có hơn 1.200 doanh nghiệp tư nhân với quy mô nhỏ và hàng chục nghìn hộ tham gia chế biến chè.

Công nghiệp chế biến chè ở Việt Nam bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 khi Pháp xây dựng một số đồn điền trồng chè và đưa công nghệ chế biến chè đen vào Việt Nam nhằm khai thác các vùng chè lớn ở vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Lâm Đồng để xuất khẩu.

Sau chiến tranh chống Pháp, Nhà nước xây dựng các nông trường chè chủ yếu ở Trung du miền núi phía Bắc và khu 4 cũ, đồng thời xây dựng các nhà máy chế biến chè đen, chè xanh bằng các thiết bị của Trung Quốc và Liên Xô. Các nhà máy này nay đã quá cũ và lỗi thời, bộc lộ nhiều nhược điểm ở các khâu lên men, sấy, hút bụi phòng sàng….,
Trong những năm gần đây, ngành chế biến chè của Việt Nam phát triển mạnh. Một số nhà máy mới với công nghệ tiên tiến đã được xây dựng tại các vùng nguyên liệu lớn. Về chế biến chè đen xuất khẩu, năm 1998 Tổng công ty chè có thêm 4 dây chuyền thiết bị đồng bộ, hiện đại của ấn Độ chế biến chè đen Orthodox. Công nghệ sản xuất chè đen CTC có hai nhà máy duy nhất với thiết bị của Bỉ, lắp đặt năm 1995 qua hợp đồng mà qua đó Việt Nam xuất cho Bỉ 2000 tấn chè đen CTC/năm.
Thiết bị chế biến chè xanh gần đây cũng được cải thiện nhờ hợp tác liên doanh với các nước Nhật Bản và Đài Loan. Hiện nay, Công ty chè Sông Cầu, công ty Mộc Châu đã được trang bị dây chuyền hiện đại của Nhật Bản để sản xuất chè cho thị trường Nhật Bản, công ty chè Mộc Châu còn có một dây chuyền do Đài Loan sản xuất để chế biến chè cho thị trường Đài Loan. Theo hợp đồng liên doanh, hàng năm Việt Nam xuất cho Đài Loan 200 tấn chè xanh (Tea&coffee asia, 2002). Một số sản phẩm chế biến từ các dây chuyền này được tiêu thụ trong nước.

Một số nhà máy đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm. Các nhà máy này bao gồm nhà máy Mộc Châu, Sông Cầu, Phú Đa, Phú Bền, Nghệ An, Lâm Đồng.

Bên cạnh các nhà máy lớn, nhiều nhà máy tư nhân với thiết bị sản xuất trong nước có công suất vừa và nhỏ cũng được xây dựng ở các vùng chè.

Năm 2001 Việt Nam chế biến được 80.000 tấn chè thành phẩm, trong đó 68.000 tấn được xuất khẩu, còn lại là phục vụ thị trường trong nước (BTTVHTU, 2002 tr.328).
c. Tiêu chuẩn chất lượng
Chè nguyên liệu lý tưởng là loại có 100% hai lá và một búp. Tuy nhiên, nông dân vẫn hái lá bánh tẻ để tăng khối lượng chè thu hoạch. Lá bánh tẻ sẽ làm tăng vị chát cho chè và tăng các cọng già. Theo TCVN từ năm 1979 đến nay, chè nguyên liệu được phân loại theo hàm lượng bánh tẻ:
	Phân loại nguyên liệu
	Hàm lượng  bánh tẻ

	Loại A
	0 – 10%

	Loại B
	10 – 20%

	Loại C
	20 – 30%

	Loại D
	30% trở lên


Ngoài kỹ thuật chế biến chè (chè CTC hay Oxthodox hay chè xanh), chè thành phẩm còn được phân loại theo kích cỡ. Có 4 loại chính: 

· Chè nguyên lá

· Chè vỡ (các mảnh lá vỡ và các lá nhỏ)
· Chè vụn (các mảnh lá nhỏ để làm chè túi)
· Bụi chè (các mảnh chè rất nhỏ, mịn để làm chè túi)
Bên cạnh kích cỡ và công nghệ chế biến, chè được kiểm định qua các kiểm định hoá học để xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng. Ngoài ra, đánh giá chất lượng chè thành phẩm thường dựa phần lớn vào đánh giá của các chuyên gia nếm chè. Khi đánh giá chất lượng, các chuyên gia đánh giá chủ yếu vẻ ngoài của lá chè, hương chè và vị chè. Mỗi loạt chè phải được lấy mẫu trước khi rời nhà máy và chuyển tới khách hàng. Chè mới được chế biến được đong và pha cẩn thận trong ấm được chế tạo riêng cho nếm chè. Hình thức bề ngoài của lá chè được kiểm tra trước khi nếm. Lá chè sau khi pha được đặt trên mặt ấm pha để nhìn rõ màu và ngửi hương. Sau đó, nước chè được rót sang cốc thuỷ tinh để nhìn màu dễ hơn. Hương vị đóng vai trò lớn trong khi cảm nhận vị chè. Người thử hít hương của chè mới pha trước khi nếm. Đặc biệt, người thử không nuốt nước chè, đảo nước chè trong miệng và nhổ ra để tránh bị tràn nước trong miệng và để cảm nhận vị chè rõ hơn.
Chính vì khó khăn trong định lượng chất lượng của chè, đến nay thị trường tương lai (Future Market) của chè vẫn chưa phát triển, mới chỉ có loại hợp đồng giao chậm (forward contract). Phần lớn, chè vẫn được bán trực tiếp qua các sàn đấu giá, chỉ có 15% được bán qua thị trường tương lai. 
3. Chính sách

Nhà nước hỗ trợ các kênh thị trường thông qua kế hoạch tổ chức Sàn giao dịch, tiến tới thành lập Trung tâm đấu giá Chè Việt Nam để người sản xuất trực tiếp giao dịch với khách hàng. Hiệp hội chè sẽ tổ chức mở các Văn phòng đại diện chè, kho ngoại quan chè tại nước ngoài nhằm giới thiệu mua bán chè Việt Nam, cung cấp và nắm các thông tin nhanh, mới nhất cho ngành chè.
Theo kế hoạch phát triển ngành chè cho đến năm 2010, nhà nước sẽ tăng số nhà máy chế biến chè từ 88 lên 180 với công suất trung bình 12 tấn/ngày. Đây là kế hoạch lớn với lượng đầu tư từ năm 2000 – 2005 là US$260,5 triệu (Teacoffeeasia, 2002).
a. Tự do hoá thị trường thương mại trong nước
Từ các năm đầu thập kỷ 80 và kết thúc vào đầu thập kỷ 90, các chính sách độc quyền thương mại đã được chuyển đổi thành các chính sách tự do hoá thương mại trong đó có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần cơ bản nhất của các thị trường hàng hoá đã được hình thành và  cảnh ngăn sông cấm chợ đã được xoá bỏ.  Giá cả do thị trường xác lập, chỉ bị giới hạn dưới bởi giá sàn trong những năm giá xuống thấp. 
b. Thuế nhập khẩu, xuất khẩu

Chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam được đề ra với chủ trương hỗ trợ phát triển xuất khẩu. Thuế xuất khẩu chè hiện nay là 0% trong khi thuế nhập khẩu chè khá cao (75%). Trong quá trình tự do hoá thương mại, đặc biệt sau khi gia nhập khối AFTA, Việt Nam sẽ phải cắt giảm thuế nhập khẩu xuống còn 30% năm 2000, 20% năm 2001-2003, 15% năm 2004, 10% năm 2005 và 5% năm 2006. 
c. Các rào cản phi thuế

Hạn ngạch xuất khẩu là rào cản phi thuế phổ biến, nhưng Việt Nam chỉ áp dụng hạn ngạch này với gạo, còn chè không bị giới hạn. Tuy nhiên, giấy phép xuất nhập khẩu và các thủ tục hành chính lại là các rào cản đáng kể đối với xuất nhập khẩu chè.

d. Khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế khác nhau
Trong những năm bao cấp, chỉ có các doanh nghiệp nhà nước mới được tham gia các hoạt động thương mại. Chè không được buôn bán rộng rãi. Từ năm 1989 trở lại đây, nhà nước khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong thương mại nông nghiệp, giảm sự độc quyền mua bán, tăng hiệu quả thị trường. Lượng chè nông dân bán thẳng cho các doanh thương tư nhân ngày càng lớn, ở một số nơi, các nhà máy lớn của nhà nước đã thiếu nguyên liệu trầm trọng.. Cho đến nay, đã có một số đơn vị tư nhân tham gia xuất khẩu. Lượng chè xuất khẩu bởi các doanh nghiệp chè nhà nước chỉ chiếm 63%.

e. Tham gia hội nhập quốc tế
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã rất năng động trong hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã trở thành thành viên của AFTA năm 1995 và APEC năm 1998. Hơn nữa, Việt Nam đã ký một số hiệp định thương mại và đầu tư với EU và Mỹ. Cùng lúc đó, Việt Nam cũng đang khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để gia nhập WTO.

f. Chính sách về tỷ giá hối đoái

Trong những năm qua, tỉ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ đã tăng nhanh chóng lên 14184 VND/US$ năm 2000, tăng 2.18 lần so với năm 1990. Nhiều người nghĩ rằng đồng tiền Việt Nam trượt giá và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu, trong đó có chè . Tuy nhiên đây chỉ là tỉ giá hối đoái danh nghĩa. Các nghiên cứu về tỉ giá hối đoái thực cho thấy khi tính đến ảnh hưởng của lạm phát,  dao động của tỉ giá hối đoái không hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu trong các thập kỷ vừa qua. Từ năm 1998 – 2000, tỉ giá hối đoái thực của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ giảm, và vì thế chính sách về tỉ giá hối đoái trong giai đoạn này đã cản trở hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong thời gian này, các nước khác như Indonesia, Malaisia và Thái Lan đã giảm giá đồng tiền của họ để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng xuất khẩu. Trong giai đoạn 1989 – 2000, đồng Bath giảm 3%/năm, và thậm chí 6.8% trong những năm cuối thập kỷ 90. Trong cùng thời gian đó, đồng Rupi của Indonesia và đồng Ringit của Malaysia giảm 9,8%/năm và 3,05%/năm. Vì thế, chè Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh lớn từ phía các nước Đông Nam ¸.

III. Thị trường
Phần lớn chè Việt Nam sản xuất ra được xuất khẩu. Trong số 80 ngàn tấn chè khô năm 2001, 67 ngàn tấn được xuất khẩu, mang lại $US 78 triệu.

1. Thị trường trong nước
a. Nhu cầu
Chè tiêu thụ trong thị trường nội địa chủ yếu là chè xanh. Chè đen hiện chỉ được tiêu thụ ở các thành phố lớn, chiếm một phần nhỏ (1% thị phần). Chè mới được tiêu thụ dưới dạng chè khô. Các sản phẩm khác chế biến từ chè như nước chè giải khát có ga, kẹo chè, bánh chè chưa có ở Việt Nam.
ở nông thôn miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhân dân có tập quán uống chè tươi. Vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ lại quen dùng chè xanh sơ chế uống với nước đá lạnh.

Chè Thái Nguyên và chè vùng cao như Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, Suối Giàng (Yên Bái) được ưa chuộng ở Hà Nội và các đô thị miền Bắc.

Chè Lâm Đồng được ưa thích ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng đô thị miền Nam.

Chè xanh ướp hương nhài, sen, ngâu và pha trộn các loại dược thảo khác (cỏ ngọt, hà thổ ô, linh chi…) là các loại cao cấp ở Việt Nam, được dùng nhiều trong các dịp lễ tết, cưới hỏi và tại các quán giải khát, nhà hàng, khách sạn. Loại chè này khá phổ biến, chiếm 20% thị phần (Võ Ngọc Hoài, 1998)

Tuy nhiên, mức tiêu thụ trên đầu người ở Việt Nam theo ước tính của FAO năm 1997 là 260gr/năm, thấp hơn nhiều so với các nước có thói quen uống chè xanh (Đài Loan 1300 gr, Nhật Bản 1050gr, Trung Quốc 340 gr, Hồng Kông 1400 gr).
Nhu cầu tiêu dùng trong nước có xu thế tăng dần trong những năm gần đây. Văn hoá ẩm thực chè đã hình thành trở lại và ngày càng phát triển. Chè xanh cao cấp sản xuất tại Thái Nguyên, Mộc Châu, Hà Giang, nhiều thời điểm đã bán được với giá cao hơn giá xuất khẩu.

2. thị trường xuất khẩu của chè việt Nam.
a. Thị trường
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	Nguồn: Tổng Cục Thống Kê


Cho đến năm 1991, Việt nam chủ yếu xuất khẩu chè sang các nước thuộc Liên Xô cũ và Đông âu. Lượng chè xuất khẩu hàng năm đạt 12,000 – 14,000 tấn. Toàn bộ chè được xuất khẩu dưới dạng chè thô làm nguyên liệu cho các nhà máy đấu trộn và đóng gói ở các nước nhập khẩu và người tiêu dùng các nước ít biết đến chè Việt Nam.
Sau khi Liên Xô tan vỡ, các hợp đồng chính phủ xuất khẩu sang các nước này không còn nữa, chè Việt nam được chuyển sang thị trường Iraq, Lybia, Angeri, Singapore, Trung Cận Đông, Anh, Nhật bản, Đài Loan, Mỹ...
Từ năm 1991 đến nay, cùng với quá trình Việt Nam mở cửa quan hệ rộng rãi với các nước, thị trường của chè Việt Nam cũng được mở rộng. Chè Việt Nam đã có mặt tại hơn 40 nước trên thế giới. Các nước Trung Đông là bạn hàng lớn nhất, chiếm 40-50% tổng lượng xuất khẩu, riêng Iraq đã chiếm 15%. Các nước Liên Xô cũ và Đông Âu vẫn là thị trường nhập khẩu lớn của chè Việt Nam (chiếm 36%). Chè xuất khẩu chủ yếu là chè đen chế biến theo công nghệ Orthodox. Chè Việt Nam chất lượng còn thấp nên uy tín trên thị trường quốc tế chưa cao. Hầu hết chè được bán xô, chè xuất khẩu có bao bì, mẫu mã mang thương hiệu còn rất hạn chế. Cho đến năm 1997, mới chỉ có 10% chè xuất khẩu được đóng bao bì mang thương hiệu chè Việt Nam.

Tham gia xuất khẩu chè có 130 công ty, nhưng chỉ có 40% các công ty này chuyên xuất khẩu chè, các công ty còn lại xuất khẩu nhiều mặt hàng khác nhau. Tổng công ty chè Việt nam (Vinatea) là đơn vị xuất khẩu chè lớn nhất (chiếm khoảng 50-60% tổng lượng xuất khẩu).  Tổng công ty chủ yếu xuất chè đen công nghệ Orthodox (70,1%) cho các nước về để trộn và đóng nhãn mác nước ngoài, lượng chè xuất đi mang nhãn Vina Tea chỉ chiếm 16,5%. Lượng còn lại là số ít chè xanh xuất cho Nhật Bản, Đài Loan và Parkistan (chiếm 9,76%) và chè đen theo công nghệ CTC xuất cho Bỉ (3,05%). Ngoài ra, 0,49% chè được xuất khẩu dưới dạng sơ chế (Trần Đức Vui, 2001).

b. Xu hướng giá xuất khẩu
	[image: image4.emf]Xu hướng giá

0

500

1000

1500

2000

2500

1990199119921993199419951996199719981999200020012002

USD/tÊn

Gía xuất khẩu

Giá thế giới



	Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê và FAO


Giá chè xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng biến động theo sát biến động của giá thế giới.
Do chất lượng chè thấp, chênh lệch giữa giá xuất khẩu của Việt Nam và giá trung bình của thế giới còn rất xa. Trong 12 năm qua, giá xuất khẩu của Việt Nam chỉ bằng 68% giá trung bình của thế giới.

Giá chè thế giới biến động mạnh, phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu ở các nước sản xuất lớn. Tuy nhiên, do chè chất lượng thấp và thị trường không ổn định, những năm giá thế giới giảm, giá xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh hơn, còn những khi giá thế giới tăng thì giá xuất khẩu của Việt Nam lại tăng ít hơn.
3. Thị trường thế giới

Hầu hết sản lượng chè thế giới được mua bán qua đấu giá trực tiếp (84% tổng lượng chè thương mại năm 1997). Thị trường kỳ hạn rất hạn chế, mới chỉ có dạng mua trả chậm (forward contract), chưa có future contracts, option contracts.
Chè chất lượng cao được trả giá cao hơn hẳn so với chè chất lượng thấp và ít bị cạnh tranh hơn. Các nhà sản xuất chè chất lượng cao từ Darjeeling (ở ấn Độ), Assam, Sri Lanka, Kenya và Rwanda nhận được giá cao nhưng năng suất ở Darjeeling không cao và vì thế lợi nhuận cho nhà sản xuất cũng không cao. Các trang trại ở Assam và Kenya cho chè chất lượng tốt và năng suất cao nên có lợi nhuận cao. Chè của Argentina, Cameroon và Mocambique có chất lượng thấp và mang lại ít lợi nhuận cho người sản xuất. Nhìn chung, các nước sản xuất chè chất lượng cao và năng suất cao thì sẽ có lợi nhuận cao.

Bên cạnh thị trường chè chất lượng cao, xu hướng tiêu thụ chè đặc sản như chè hữu cơ đang hình thành, hiện đang là một hướng sản xuất mới có lợi nhuận cao đối với người trồng chè.

a. Cầu
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	Nguồn: Stephen Kitching, 2002


ấn Độ là nước tiêu thụ chè lớn nhất thế giới (chiếm 33% tổng số), theo sau là các nước Liên Xô cũ (9%), Anh (6%), Parkistan (6%) và Mỹ (4%). Tiêu thụ chè thế giới mỗi năm chỉ tăng với tốc độ chậm chạp, khoảng 2,2%/năm, thấp hơn so với tốc độ phát triển của cung thế giới (Kithching 2002).
i. Cầu chè đen
Nhập khẩu chè đen

Trong hai loại chè chính (chè xanh và chè đen), chè đen là loại được ưa chuộng hơn nhiều, chiếm 84% tổng lượng chè nhập khẩu. Theo số liệu của tổ chức FAO (2001), năm 2000, nhập khẩu chè đen thế giới đạt 1.077 nghìn tấn, trong đó các nước Liên Xô cũ nhập khẩu nhiều chè đen nhất (22% tổng sản lượng), tiếp theo là nước Anh (13,3%), Pakistan (10,81%), Mỹ (8%), Nhật Bản (1,79%).
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	Nguồn: Số liệu của FAO, 2001


Theo dự báo của tổ chức FAO, từ năm 2000 đến năm 2010 cầu chè đen sẽ tăng chậm. Nhập khẩu dòng của chè đen thế giới năm 2010 sẽ đạt 1.17 triệu tấn, tăng 0.8%/năm từ 1.08 triệu tấn năm 2000.
Dự báo các nước Liên bang Xô viết, Pakistan, Mỹ, Nhật Bản, Anh sẽ chiếm khoảng 60% tổng nhập khẩu dòng chè đen thế giới. Nhập khẩu dòng từ các nước Liên bang Xô viết cũ sẽ tăng trung bình 3%/năm, từ 223,6 nghìn tấn lên 315,2 nghìn tấn. Pakistan sẽ tăng lên 2,9%/năm, đạt 150 nghìn tấn năm 2010. Dự báo  nhập khẩu dòng của Mỹ sẽ tăng 1,4%/năm lên 94,3 nghìn tấn, trong khi Nhật bản tăng từ 18 nghìn lên 22 nghìn tấn (1.8%/năm). Ngược lại, Anh sẽ giảm nhập khẩu dòng 0,6%/năm xuống 125,5 nghìn tấn.  

Tiêu thụ chè đen tại các nước xuất khẩu

Trong các nước xuất khẩu chè đen, có ấn Độ là nước tiêu thụ chè đen nhiều nhất. Năm 2000, lượng chè đen tiêu thụ tại ấn Độ tương đương với 61% tổng lượng chè đen nhập khẩu của thế giới, và 28,76% sản lượng chè đen thế giới. Các nước khác như Trung Quốc, Inđônêsia, Bangladesh, Kenya, Sri Lanka tiêu thụ ít hơn nhiều, bằng khoảng 2-4% tổng lượng nhập khẩu của thế giới. Năm 2010, tiêu thụ nội địa của các nước xuất khẩu chè đen dự báo sẽ đạt 1,32 triệu tấn, chiếm 54% tổng sản lượng chè đen thế giới (so với lượng tiêu thụ năm 2000 là 1,14 triệu tấn).  Chè đen tiêu thụ tại ấn Độ dự báo sẽ tăng nhanh với tốc độ trung bình 3,7%/năm lên tới 919,3 nghìn tấn năm 2010, chiếm 86% sản lượng chè đen nước này sản xuất ra. Trong cùng thời kỳ đó, Inđônêsia sẽ tăng tiêu thụ chè đen với tốc độ nhanh hơn, 5,6%/năm, từ 33,1 nghìn tấặinm 2000 lên 60 nghìn tấn năm 2010. Tiêu thụ nội địa của Bănglađet và Sri Lan ka sẽ tăng 2% và 3,8% lên 45 nghìn tấn và 36 nghìn tấn năm 2010.
ii. Cầu chè xanh

Hầu hết lượng chè xanh sản xuất ra được tiêu thụ ngay trên nước sản xuất (Trung Quốc và Nhật Bản). Phần xuất khẩu ra ngoài là rất ít, chỉ chiếm 37,3%. Năm 2000, nhập khẩu chè xanh thế giới là 187 nghìn tấn (bằng 17% lượng nhập khẩu chè đen). Nước nhập khẩu nhiều chè xanh nhất thế giới là Morocco, năm 2000 nhập 35,2 nghìn tấn. Dự báo Morocco sẽ tăng nhập khẩu lên 57,1 nghìn tấn năm 2010, trung bình 4,5%/năm.
b. Cung
Trên thế giới có hơn 100 nước trồng và xuất khẩu chè. Năm 2000, tổng sản lượng chè thế giới đạt 2,83 triệu tấn, trong đó chè đen chiếm 75% và chè xanh chiếm 25%. ấn độ và Trung Quốc là hai nước trồng chè lớn nhất thế giới, với tổng sản lượng của hai nước cộng lại chiếm hơn nửa sản lượng chè thế giới.

	Các nước sản xuất chè lớn tiếp theo gồm có Sri Lanka (chiếm 10% sản lượng thế giới), Kenya (8%), Indonesia (5%). Việt Nam  là nước trồng chè lớn thứ 9 thế giới (chiếm 2,24 % sản lượng thế giới), sau Iran (2,26%).
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Tuy là nước sản xuất lớn nhất, ấn Độ chỉ xuất khẩu được 22% sản lượng do tiêu thụ trong nước cao và đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu chè. Tương tự như vậy, Trung Quốc chỉ xuất khẩu được 30% sản lượng, đứng thứ 3 thế giới. Trong khi đó, các nước Sri Lanka, Kenya và Indonesia có tổng sản lượng chiếm 25% sản lượng thế giới thì chi phối đến 50% thị trường xuất khẩu thế giới. Các nước này xuất khẩu đến 90% sản lượng của họ.
	Sri Lanka xuất khẩu nhiều chè nhất, chiếm 20% thị phần thế giới, theo sau đó là Kenya (17%), Trung Quốc (15%), ấn Độ (13%), Indonesia (6%), Argentina (4%), Malawi (3%), Việt Nam (3%) và Anh (2%).
Nước Anh tuy không sản xuất chè nhưng chuyên nhập
	[image: image9.emf]Tỷ phần về lượng chè xuất khẩu thế giới

Sri Lanka 20%

UK 2%

Viet Nam 3%

Others 17%

Argentina 4% China 15%

India 13%

Indonesia 6%

Kenya 17%

Malawi 3%



	chè để chế biến và xuất
	Nguồn: Số liệu trung bình các năm 1997-2001, FAO


khẩu.
i. Cung chè đen
Sản lượng  chè đen
Năm 2000, sản lượng chè đen đạt 2,15 triệu tấn. Do chè đen chiếm phần lớn sản lượng chè thế giới nên tỷ trọng xuất khẩu chè đen của các nước cũng gần tương tự như tỷ trọng xuất khẩu chè nói chung, chỉ riêng có tỷ trọng xuất khẩu chè  đen của Trung Quốc sụt xuống đáng kể do Trung Quốc chủ yếu sản xuất chè xanh (71% tổng sản lượng chè năm 2000). ấn Độ vẫn là nước sản xuất lớn nhất thế giới, chiếm 38% tổng sản lượng, theo sau là Sri Lanka (14,22%), Kenya (11%), Indonesia (6,11%), Trung Quốc (3,03%).
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	Nguồn: Số liệu của FAO, 2001


Theo dự báo của FAO (2001), sản lượng chè đen thế giới sẽ tăng với tốc độ trung bình 1,2%/năm từ 2,15 triệu tấn năm 2000 lên 2,4 triệu tấn vào năm 2010. Mức độ tăng này chủ yếu là do tăng năng suất.

Từ năm 2000 – 2010, hầu hết các nhà sản xuất Châu Phi sẽ tăng nhanh về sản lượng do các bụi chè sẽ đạt độ tuổi tối ưu và kỹ năng sản xuất của các nhà trồng chè nhdodax trở nên hoàn thiện hơn. Dự báo sản lượng của Kenya tăng 2,3%/năm từ 236,3 nghìn tấn năm 2000 lên 304 nghìn tấn năm 2010, Tazania và Uganda sẽ tăng 1.7%/năm và 2.7%/năm.
ở Châu á, sản lượng chè ấn Độ cũng sẽ tăng nhanh (2,5%/năm), đạt 1,07 triệu tấn vào năm 2010, chiếm gần 44% sản lượng chè đen (so với 38% năm 2000). Inđônêsia sẽ tăng 1.1%/năm từ 130,6 nghìn tấn năm 2000 lên 147 nghìn tấn năm 2010. Sản xuất chè ở Sri Lanka đạt 329 nghìn tấn năm 2010 với tốc độ tăng trưởng 0,7%. Sản xuất chè đen ở Trung Quỗc sẽ tiếp tục giảm xuống 54 nghìn tấn khi sản xuất chè chuyển sang loại chè khác có triển vọng thị trường tốt hơn.
Theo dự báo, 3 nước sản xuất chè đen lớn nhất, ấn Độ, Kenya và Sri Lanka sẽ chiếm 70% tổng sản lượng thế giới vào năm 2010 so với 63% năm 2000.

Xuất khẩu chè đen
Trong 2,15 triệu tấn chè đen sản xuất ra , 63% được tiêu thụ nội địa, 47% còn lại được xuất khẩu. Sri Lanka là nước xuất khẩu chè đen lớn nhất trên thế giới, chiếm 27,88% tổng lượng chè đen xuất khẩu, theo sau là Kenya (20,63%), ấn Độ (19,64%), Inđônêsia (9,72%).
	[image: image11.emf]Các nước xuất khẩu chè đen lớn Thế giới

0

50

100

150

200

250

300

350

India

Indonesia

China 

Bangladesh

Sri Lanka

Kenya

Malawi

Uganda

Tanzania

2000

2010



	Nguồn: Số liệu của FAO, 2001


Xuất khẩu chè đen thế giới dự báo sẽ đạt 1,12 triệu tấn, tăng trung bình 1.5%/năm từ 1 triệu tấn năm 2000.

Hầu hết xuất khẩu tăng là do sản lượng ở Châu Phi tăng, trong khi tiêu thụ nội địa ở các nước này nhỏ, gây thừa chè và tăng xuất khẩu. Xuất khẩu từ Kenya sẽ tăng 2.6% hàng năm từ 208, 2 nghìn tấn năm 2000 lên 275 nghìn tấn năm 2010. Lượng xuất khẩu của Malawi sẽ không đổi, 38 nghìn tấn.
Các nước xuất khẩu chè Châu á sẽ giảm nhẹ về xuất khẩu do thu nhập và dân số tăng đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Xuất khẩu của ấn Độ và Inđônêsia sẽ giảm 2.4% xuống 150,9 nghìn tấn và 1.1% xuống 87 nghìn tấn. Ngược lại, xuất khẩu từ Sri Lanka sẽ tăng 0.4% từ 281 nghìn tấn tới 293,4 nghìn tấn.
ii. Cung chÌ xanh
Sản lượng chè xanh

Sản lượng chè xanh thế giới năm 2000 là 681 nghìn tấn (bằng 30% sản lượng chè đen). Chè xanh được sản xuất chủ yếu ở 4 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Inđônesia, nhưng hầu hết tập trung ở Trung quốc (73%), Nhật Bản chỉ chiếm 13%, hai nước còn lại chiếm 5,6% mỗi nước.
Theo dự báo của FAO (2001), sản lượng chè xanh sẽ tăng trung bình 2,6%/năm cho đến năm 2010, lên 900 nghìn tấn. Trung Quốc sẽ tăng mạnh hơn (2,7%/năm). Nhật Bản tăng chậm (0,1%/năm), Việt Nam và Inđônesia tăng vừa (2,5%/năm và 2,3%/năm).

Xuất khẩu chè xanh
Trong tổng số 681 nghìn tấn chè xanh sản xuất ra, chỉ có 37,3% được xuất khẩu. Trung Quốc là nước xuất khẩu chè xanh lớn nhất, chiếm 83%, theo sau là Việt Nam (10,16%), Inđônêsia (4,28%).
Xuất khẩu chè xanh có xu hướng tăng đáng kể trong 10 năm tiếp theo, do sản lượng tăng mạnh. Tổng lượng xuất khẩu dự báo sẽ tăng 6,1%/năm từ 187 nghìn tấn lên 254 nghìn tấn năm 2010. Trung Quốc sẽ vẫn là nước chi phối thị trường xuất khẩu mạnh nhất, dự báo sẽ tăng xuất khẩu chè xanh lên 210 nghìn tấn vào năm 2010 (2,7%/năm). Xuất khẩu của Indonesia sẽ tăng 3,8%/năm lên 12 nghìn tấn và Việt Nam sẽ tăng 2,5%/năm lên 25 nghìn tấn. Nhật Bản hầu như chỉ tiêu thụ trong nước, không xuất khẩu.
c. Xu hướng giá
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	Nguồn: Số liệu của FAO, 2001


Với lượng cung của chè chất lượng thấp tăng nhanh và cầu tăng yếu hơn khi giá dầu thô giảm, World Bank dự báo giá chè sẽ tiếp tục giảm trong các năm tới. Giá chè đã giảm gần 2% trong năm 2001-2002 và sẽ giảm mạnh hơn nữa do gián đoạn thương mại ở vùng Trung Đông và vùng Trung á có thể xảy ra sau các sự kiện xảy ra gần đây.

Về xu hướng giá lâu dài, dự báo của World Bank, giá chè sau lạm phát năm 2015 sẽ giảm 14% so với năm 2001.

d. Chính sách
Chính phủ Việt Nam đã có những hỗ trợ phát triển đầu ra như hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, thưởng xuất khẩu 220 đ/dollar xuất sản phẩm.

Chè khá thuận lợi trong xuất khẩu sang các nước phát triển. Chính sách thuế nhập khẩu của các nước phát triển nhập nhiều chè như Anh, áo, Luxembourg, Bỉ, Đan mạch khá thấp:
	Dòng thuế (HS)
	Loại chè
	Thuế nhập khẩu

	0902.10
	Chè xanh trong bao gói không quá 3kg (không lên men)
	3,2%

	0902.20
	Chè xanh khác (không lên men)
	0%

	0902.30
	Chè đen (không lên men) và loại lên men một phần trong túi không quá 3 kg
	0%

	0902.40
	Chè đen khác (lên men) và loại lên men mộ phần khác
	0%

	2101.20
	Triết xuất từ chè
	6%


Các nước nhập khẩu chè lớn khác ở Châu á như Hy Lạp và Pakistan đánh thuế nhập khẩu chè khá cao do các nước này có cơ sở tỉ phần của công nghiệp trong nền kinh tế thấp và cần thu thuế nhập khẩu để tăng ngân sách. Mức thuế khác nhau giữa các nước. Tuy nhiên, buôn lậu chè xảy ra rất phổ biến ở Iran và Afghanistan và đây là con đường dẫn chè vào Parkistan.
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Phụ Lục:
Bảng 1 : Phân bố diện tích chè theo độ cao
	STT
	Vùng
	Diện tích 1998 (ha)
	Diện tích 2005 (ha)

	
	
	
	

	
	I. Vùng Thấp
	41,393
	56,301

	1
	Thái Nguyên
	10,945
	12,200

	2
	Yên Bái
	5,809
	8,000

	3
	Phú Thọ
	7,521
	9,500

	4
	Tuyên Quang
	4,164
	6,000

	5
	Hoà Bình
	2,834
	5,000

	6
	Hà Tây
	1,862
	2,300

	7
	Bắc Cạn
	262
	2,000

	8
	Quảng Ninh
	409
	1,200

	9
	Bắc Giang
	685
	1,000

	10
	Nghệ An
	2,450
	3,400

	11
	Hà Tĩnh
	688
	1,200

	12
	Thanh Hoá
	863
	1,500

	13
	Ninh Bình
	466
	464

	14
	Hà Nội
	360
	360

	15
	Quảng Nam
	1,381
	1,381

	16
	Các tỉnh khác
	796
	796

	
	II. Vùng Giữa
	27,314
	44,229

	
	Vùng có độ cao 100 - 500 m
	
	

	17
	Hà Giang
	4,832
	6,000

	18
	Lào Cai
	1,635
	1,800

	19
	Yên Bái
	1,121
	1,500

	20
	Lạng Sơn
	645
	2,000

	21
	Cao Bằng
	185
	1,000

	
	Vùng có độ cao 500 - 1000 m
	
	

	22
	Sơn La
	2,100
	10,000

	23
	Lai Châu
	1,200
	3,000

	
	Lâm Đồng
	13,533
	16,000

	25
	Gia Lai - Kontum
	1,734
	2,600

	26
	Đắc Lắc
	329
	329

	
	III. Vùng Cao
	3,864
	9,200

	27
	Hà Giang
	3,001
	4,000

	28
	Yên Bái
	604
	2,500

	29
	Lao Cai
	259
	2,200

	30
	Phú Thọ
	
	500

	Tổng
	72,571
	109,730


Nguồn: Chu Xuân ái và Đỗ Văn Ngọc (1998, tr172)
Bảng 2: Các nhà máy chế biến chè
	Vùng
	Nhà máy chè
	Thành phần kinh tế
	Công nghệ
	Thị trường
	Công suất (tấn/ngày)
	Năm xây dựng

	Tây Bắc
	Mộc Châu
	
	Chè đen
	Xuất khẩu
	42
	1983

	Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn
	Tuyên Quang
	
	Chè đen Orthodox Liên Xô
	Xuất khẩu
	48
	

	
	Nhà máy chè Trần Phú
	
	Chè đen Othodox, Liên Xô
	
	42
	

	
	Nhà máy chè Việt Lâm
	
	Chè đen Orthodox, Liên xô
	
	10
	

	Trung du Bắc Bộ
	Nhà máy chè Thanh Ba
	
	Chè đen
	
	35
	1957

	
	Nhà máy chè Hạ Hoà
	
	ChÌ xanh
	
	25
	1957

	
	Nhà máy chè Đoan Hùng
	
	Chè đen
	
	13,5
	1975

	
	Nhà máy chè Cẩm Khê
	
	ChÌ xanh
	
	13,5
	1963

	
	Nhà máy chè Thanh Niên
	
	ChÌ xanh
	
	12
	1975

	
	Nhà máy chè Phú Sơn
	
	Chè đen
	
	32
	1985

	
	Nhà máy chè Quân Chu
	
	Chè đen
	
	13,5
	1974

	
	Nhà máy chè Sông Cầu
	
	Chè đen Liên Xô
	
	
	1985

	
	Nhà máy chè Sông Cầu
	
	Chè xanh Nhật Bản
	
	
	1994

	
	Nhà máy chè Cửu Long
	
	Chè đên
	
	13,5
	1977

	
	Nhà máy chè Sông Bôi
	
	ChÌ xanh
	
	13,5
	

	Vùng chè Bắc Trung Bộ
	Nhà máy chè Hạnh Lâm
	
	Chè đen
	
	
	

	
	Nhà máy chè 3/2
	
	ChÌ xanh
	
	
	


	Vùng Tây nguyên
	2/9
	Quốc doanh
	Chè đen, chè xanh
	Xuất khẩu và nội địa
	45
	

	
	Cầu đất
	Quốc doanh
	Chè đen
	Xuất khẩu
	15
	

	
	19/5
	Quốc doanh
	Chè đen
	Xuất khẩu
	30
	

	
	1/5
	Quốc doanh
	Chè đen Orthodox
	Xuất khẩu
	40
	

	
	Hà Giang
	Quốc doanh
	Chè xanh, chè hương
	Nội địa
	50
	

	
	28/3
	Quốc doanh
	ChÌ xanh
	Nội địa
	50
	

	
	Cầu đất
	Tư nhân
	
	
	16
	

	
	Cầu tre
	Tư nhân
	
	
	30
	

	
	Đông phương
	Tư nhân
	
	
	20
	

	
	Phương Đông
	Tư nhân
	
	
	32
	

	Vùng duyên hải Miền Trung
	Đức Phú
	quốc doanh
	ChÌ xanh
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